Trường ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa Thăng Tiến – THĂNG LONG


(1) Bà Điểm 2010 – 2011

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau:

a/ Butan 
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b/ Nhôm cacbua 
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 metilen clorua 
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 cacbon tetraclorua 

Câu 2: (2 điểm) Nung hai chất rắn A và B sinh ra một chất khí C và một chất rắn D. Đốt 1 thể tích khí C sinh ra được 1 thể tích khí E và một chất lỏng G. Nếu cho D vào dung dịch HCl cũng có thể thu được E. Cho biết A, B, C, D, E, G là những chất gì? Viết phương trình minh họa.   

Câu 3: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon A, B thuộc một dãy đồng đẳng thu được 96,8 (g) CO2 và 57,6 (g) H2O.   

a/ Xác định dãy đồng đẳng của A và B. 

b/ Xác định công thức phân tử có thể có của A, B biết chúng là đồng đẳng kế tiếp.

c/ Tính thành phần % theo thể tích của A và B trong hỗn hợp X. 

Câu 4: (2 điểm) Một hỗn hợp 10,2 (g) gồm 2 ankan A và B ở thể khí được đốt cháy hoàn toàn sinh ra 15,68 (l) CO2 (đktc). 

a/ Tính tổng số mol của 2 ankan.

b/ Tìm công thức phân tử của 2 ankan biết rằng ankan B có số nguyên tử cacbon lớn hơn A là 2.

Câu 5: (2 điểm) Ba hidrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng trong đó khối lượng phân tử của Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt 0,1 (mol) chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa thu được. 
(2) Hùng Vương 2010 – 2011

Câu 1: (1 điểm) Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và xác định sản phẩm chính (nếu có): 

a/ Butan tác dụng với khí clo (ánh sáng khuếch tán, tỉ lệ 1 : 1) 

b/ Isobutilen tác dụng với HBr

Câu 2: (3 điểm) Dẫn xuất clo của butan có 
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 = 46,25. 

a/ (1 điểm) Tìm công thức phân tử của A. Gọi tên A.  

b/ (2 điểm) Tìm công thức cấu tạo đồng phân của A.  

Câu 3: (1 điểm) Viết công thức phân tử dạng thu gọn của chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):


C4H10 
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Câu 4: (1,5 điểm) Cho A là hỗn hợp 2 ankan đồng đẳng kế tiếp nhau biết 
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 = 11,5. Xác định công thức cấu tạo của từng chất trong A. 

Câu 5: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3 (g) hợp chất hidrocacbon A thu 4,48 (l) CO2 (đktc) và cần 7,84 (l) oxi (đktc). 

a/ (1 điểm) A thuộc dãy đồng đẳng nào?

b/ (1 điểm) Tìm công thức phân tử của A. 

Câu 6: (1,5 điểm) Hỗn hợp A gồm propan, propen, xiclopropan qua dung dịch Br2 dư. Đốt hoàn toàn khí ra khỏi bình. Viết các phản ứng đã xảy ra.  

(3) Huỳnh Thúc Kháng 2010 – 2011

Câu 1:
 (2,5 điểm) Viết công thức cấu tạo (kể cả đồng phân hình học) và gọi tên các đồng phân anken có công thức phân tử C4H8.

Câu 2: (2,5 điểm) Viết phương trình phản ứng (dưới dạng công thức cấu tạo) xảy ra giữa:

a/ Cracking phân tử butan.

b/ Tách nước từ phân tử CH3-CH(OH)-CH2-CH3, xác định sản phẩm chính.

c/ Trùng hợp isoprene.

d/ Etilen tác dụng dung dịch KMnO4.

Câu 3: (3 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau (dưới dạng công thức cấu tạo), ghi rõ điều kiện (nếu có):

a/ Natri axetat 
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 1,2-dibrom metan

b/ Etilen 
[image: image19.wmf](5)

¾¾¾®

 ancol etylic 
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Câu 4: (2 điểm) Dẫn 8 (g) hỗn hợp etan, propan, etilen qua 200 (ml) dung dịch brom 0,5M thấy dung dịch mất màu hoàn toàn. Sau đó đốt cháy hỗn hợp còn lại thu được 7,84 (l) khí cacbonic (đktc). Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hhợp đầu. 
(4) Lê Quý Đôn 2010 – 2011

Câu 1: (1,5 điểm) Viết công thức cấu tạo thu gọn và ghi tên thay thế của các ankin có cùng công thức phân tử C5H8. 

Câu 2: (2,0 điểm) Dùng công thức cấu tạo thu gọn, viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, cân bằng, mỗi mũi tên biểu diễn một phương trình hóa học của phản ứng). 


Etan 
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Câu 3: (2,0 điểm) Từ propan, hãy dùng công thức cấu tạo thu gọn để viết phương trình hóa học của phản ứng (với số phản ứng là ít nhất) điều chế poli (vinyl clorua) PVC. Các điều kiện thực hiện phản ứng và các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Câu 4: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất khí đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: etan, etilen, axetilen. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

Câu 5: (3,0 điểm) Hỗn hợp A gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 (l) (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br2 trong CCl4 thì thấy khối lượng bình chứa dung dịch brom tăng thêm 7,0 (g).

a/ Xác định công thức phân tử của 2 anken đó. 

b/ Hidrat hóa hoàn toàn A thu được hỗn hợp 3 ancol. Xác định công thức cấu tạo và cấu trúc đúng của mỗi anken. 

(5) Lê Thị Hồng Gấm 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học (dạng công thức cấu tạo rút gọn và ghi điều kiện nếu có) theo sơ đồ:

a/ C2H2 
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[image: image27.wmf](3)

¾¾¾®

 (C4H6)n 

b/ C2H2 
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 C2H3Cl 
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c/ C2H5Cl 
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Câu 2: (1,75 điểm) Viết công thức cấu tạo và đọc tên các đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học của anken có công thức phân tử C4H8.   

Câu 3: (1,75 điểm) Bằng phương pháp hóa học, viết phương trình hóa học (dạng công thức cấu tạo) nhận biết 4 chất khí: metan, etilen, axetilen và cacbon dioxit (khí cacbonic).  

Câu 4: (1,5 điểm) Viết các phương trình hóa học (dạng công thức cấu tạo rút gọn, ghi sản phẩm chính – phụ, và điều kiện phản ứng nếu có):

a/ Trùng hợp propilen



b/ Trùng hợp 2,3-dimetyl but-2-en

c/ Propen tác dụng với H2


d/ 2-metyl but-2-en tác dụng với H2O

e/ Propin tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

f/ Buta-1,3-dien tác dụng với HBr (–800C)

Câu 5: (3 điểm) Cho 9,9 (g) hỗn hợp khí A gồm metan, etilen và axetilen đi qua dung dịch brom thì cần dùng 64 (g) brom và thấy khối lượng bình brom tăng thêm 6,7 (g).

a/ Viết phương trình hóa học và tính khối lượng mỗi khí trong A.

b/ Tính thành phần % thể tích mỗi khí trong A. 

c/ Từ natri axetat và các chất vô cơ cần thiết hãy điều chế các chất trong hỗn hợp khí A (ghi rõ điều kiện). 
(6) Lý Tự Trọng 2010 – 2011

Câu 2: (2,5 điểm) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo các đồng phân ankan X có M = 72, gọi tên các ankan đó.   

Câu 3: (3,0 điểm) Hoàn thành các phản ứng trong chuỗi sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):   


Natri axetat 
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Andehit fomic
etan 
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Câu 4: (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 chất khí: CH4, C2H4 và C2H2. 

Câu 5: (2,0 điểm) Dẫn 8 (g) hỗn hợp gồm etilen và axetilen qua bình chứa dung dịch Br2 dư, thấy khối có 80 (g) Br2 tham gia phản ứng. Tính thành phần % khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp đầu. 

(7) Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2010 – 2011

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi phản ứng sau và ghi rõ điều kiện (nếu có): 


Etilen 
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Natri axetat 
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Andehit axetic

Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất khí đựng trong các lọ mất nhãn sau: propan, propilen, propin, hidro, nitơ. 

Câu 3: (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng xảy ra, xác định sản phẩm chính, phụ (nếu có):

a/ Butan + Cl2 (tỉ lệ mol 1 : 1, askt)

b/ Trùng hợp 2-metyl but-2-en

c/ 2-metyl but-1-en + HCl


d/ Etilen + dung dịch KMnO4
Câu 4: (1 điểm) Từ propan và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế nhựa PVC. 

Câu 5: (3 điểm) Để làm no hoàn toàn 13,5 (g) một ankin A bằng dung dịch Br2 thì thu được 93,5 (g) sản phẩm. 

a/ Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo các đồng phân và gọi tên.

b/ Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A tác dụng được với AgNO3/NH3. Viết phương trình phản ứng.
(8) Nguyễn Chí Thanh 2010 – 2011

Câu 3: (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng khi thực hiện:

a/ Propan phản ứng với clo/ ánh sáng, tỉ lệ mol 1 : 1.

b/ Metan phản ứng với clo / ánh sáng tỉ lệ mol 1 : 1.

c/ Crackinh (bẻ mạch C) pentan thu được propan.

d/ Dehidro hóa (tách hidro) 2-metyl propan.

Câu 4: (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng khi thực hiện:

a/ But-2-en làm mất màu nước brom


b/ 2-metyl but-1-en tác dụng với H2/ Ni, t0 

c/ 2-mety propen với H2O (chỉ xét sản phẩm chính)
d/ Trùng hợp but-1-en 

Câu 5: (1 điểm) Bằng phương pháp hóa học phân biệt các chất khí: etan, propen và cacbonic. 

Câu 6: (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một lượng ankan X thu được 17,6 (g) CO2 và 9 (g) H2O. Xác định công thức phân tử của X.

Câu 7: (1 điểm) Dẫn một anken A vào dung dịch brom thấy làm mất màu vừa đủ 16 (g) brom đồng thời khối lượng bình brom tăng thêm 5,6 (g). Xác định công thức phân tử của A.

Câu 8: (1 điểm) Cho a (g) hỗn hợp X gồm propan và propen làm mất màu tối đa 2a (g) brom. Xác định thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
(9) Nguyễn Du 2010 – 2011

Câu 1:
 (2 điểm) Viết các phương trình hóa học sau:

c/ Lấy 1 (mol) isobutan cho tác dụng với 1 (mol) clo có chiếu sáng.

d/ Tách một phân tử hidro của isobutan.

e/ Cracking pentan.

f/ Dẫn khí xiclopropan vào dung dịch brom.

g/ Đun nóng xiclohexen với brom (tỉ lệ 1 : 1).

h/ But-2-en tác dụng với nước có xúc tác axit sunfuric loãng.

Câu 2: (1,5 điểm) Từ natri axetat và các hóa chất vô cơ cần thiết có đủ, viết các phương trình phản ứng điều chế PVC và etilen glicol.

Câu 3: (1 điểm) Phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hóa học.

Câu 4: (2 điểm) Dẫn 3,584 (l) hỗn hợp X gồm 2 anken A và B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng vào nước brom dư, thấy khối lượng bình đựng nước brom tăng 10,5 (g). 

a/ Tìm công thức phân tử của A và B biết thể tích khí đo ở 00C và 1,25 (atm).

b/ Tính tỉ khối của hỗn hợp so với H2.

Câu 5: (1 điểm) Ankadien liên hợp X có công thức phân tử C5H8. Khi X tác dụng với H2 có thể tạo được hidrocacbon Y có công thức phân tử C5H10 có đồng phân hình học. Xác định công thức cấu tạo đúng của X.

Câu 6: (2,5 điểm) Chia 8,064 (l) (đktc) hỗn hợp metan, propilen và buta-1,3-dien thành 3 phần bằng nhau.


Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn cần dùng vừa đủ 4,984 (l) O2 (136,50C; 3atm).


Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 400 (ml) dung dịch Br2 0,25M.

a/ Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 

b/ Tiến hành phản ứng trùng hợp phần 3 với điều kiện thích hợp. Tính khối lượng polime thu được, biết rằng hiệu suất của quá trình là 75%. 

Câu 7: (1 điểm) Anken X hợp nước tạo thành 3-etyl pentan-3-ol. Xác định công thức cấu tạo đúng và tên gọi của X. 

Câu 8: (2,5 điểm) V (l) hỗn hợp X gồm etilen và propan có khối lượng 12,2 (g). Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 làm mất màu vừa đủ 80 (g) dung dịch Br2 20%.

a/ Tính V và thành phần % về thể tích mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

b/ Đốt cháy hoàn toàn phần 2 rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Tính độ thay đổi khối lượng dung dịch sau phản ứng. 
(10) Nguyễn Khuyến 2010 – 2011

Câu 1:
 (1,5 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):


Butan 
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PE


Axetilen 
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Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt: butan, but-1-in, but-2-in, sunfurơ. Viết phương trình phản ứng đã dùng.

Câu 3: 

a/ (1,5 điểm)

· Viết phương trình phản ứng isopren với HBr (tỉ lệ mol 1 : 1). Gọi tên sản phẩm.

· Viết phương trình phản ứng của 2-metyl propen với H2O.

· Viết phương trình phản ứng của isopentan với Cl2 (tỉ lệ mol 1 : 1). Gọi tên sản phẩm.

b/ (1 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10.

Câu 4: 

a/ (2 điểm) Một hỗn hợp X gồm propin và etilen:

· Nếu đốt cháy m (g) hỗn hợp X thì thu được 4,84 (g) CO2.

· Nếu làm no hoàn toàn m (g) hỗn hợp X cần 1,344 (l) H2 (đktc).

· Tính m.

· Tính khối lượng dung dịch Br2 5% để làm no hoàn toàn m (g) hỗn hợp X.

b/ Cho 8,8 (g) một hidrocacbon no X tác dụng với khí clo thu được 22,6 (g) sản phẩm diclo Y. Xác định công thức phân tử của X, Y. 

c/ Cho benzen tác dụng với lượng dư axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc để điều chế nitro benzen. Tính khối lượng nitro benzen thu được khi dùng 1 (tấn) benzen với hiệu suất 78%.
(11) Nguyễn Hữu Cầu 2010 – 2011

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng:

a/ Natri axetat 
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b/ Pentan 
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Câu 2: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân C4H9Cl. 

Câu 3: (2 điểm) Viết các sản phẩm thu được và gọi tên các sản phẩm đó khi cho 1-clo-3-metyl butan tác dụng với Cl2 (có ánh sáng khuếch tán) với tỉ lệ mol các chất phản ứng là 1 : 1.  

Câu 5: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một ankan thu được hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Dẫn hỗn hợp này lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH; nhận thấy khối lượng bình 1 tăng 16,2 (g) và bình 2 tăng 33 (g). 

a/ Tìm công thức phân tử của ankan. 

b/ Tính khối lượng ankan đem đốt và thể tích khí oxi cần dùng.

Câu 5: (3 điểm) Một hỗn hợp khí X gồm hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 14,1 (g) hỗn hợp X cần dùng một lượng khí oxi vừa đủ là 36,4 (l) đo ở đktc. 

a/ Tìm công thức phân tử hai ankan.

b/ Tính thành phần % về thể tích mỗi ankan trong hỗn hợp ban đầu.

(12) Nguyễn Thái Bình 2010 – 2011

Câu 1:
 (1 điểm) Trong các chất sau: chất nào là đồng đẳng, chất nào là đồng phân (chỉ ghi lại số):

CH3–CH2–CH3 (1)



CH3–CH(CH3)–CH3 (5)

CH3–CH2–CH2–Br (2)


CH3–CH=CH–CH3 (6)

CH3–CH2–CH2–CH3 (3)


CH3–C(CH3)=CH–CH3 (7)

CH3–CHBr–CH3 (4)


CH3–C
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Câu 2: 

a/ (1 điểm) Viết các phương trình hóa học theo chuỗi sau: 

Natri axetat 
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b/ (1 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất khí: propilen, metan, cacbonic.   

Câu 3: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có công thức phân tử C4H9Br và gọi tên.

Câu 5: (2 điểm) Cho 2,8 (g) một anken X qua dung dịch brom đến khi mất màu thì thấy cần 50 (cm3) dung dịch Br2 1M. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo các đồng phân của X.

Câu 6: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 10 (g) hỗn hợp gồm ankan A có tỉ khối so với hidro bằng 29 và propilen thu được V (l) CO2. Dẫn toàn bộ CO2 này qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 70 (g) kết tủa. Xác định thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu. 
(13) Trần Phú 2010 – 2011 

Câu 1: (2,5 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên của tất cả hợp chất no có công thức phân tử là  C5H10.

Câu 2: (1 điểm) Cho isopentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1. Viết phương trình phản ứng và gọi tên sản phẩm hữu cơ thu được. 

Câu 3: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)



butan 
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Ancol etylic 
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etilen 
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Câu 4: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các khí sau: xiclopropan, propilen, propan, sunfurơ.

Câu 5: (2 điểm) Cho 16,24 (g) hỗn hợp gồm 2 anken liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với 256 (g) dung dịch brom 20%. 

a/ Tìm công thức phân tử của 2 anken đó. 

b/ Xác định thành phần % theo thể tích từng anken trong hỗn hợp đầu.

Câu 6: (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp 2 hidrocacbon thu được 92,4 (g) CO2 và 48,6 (g) H2O. Tính m và thể tích oxi đã phản ứng (đktc).

(14) Nguyễn Thị Minh Khai 2010 – 2011

Bài 1: Viết các phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến hóa sau:


Clorofom 
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Benzen 
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Bài 2: Viết các phương trình phản ứng sau (chỉ ghi sản phẩm chính):  

a/ Propin + H2O  



b/ Butadien + Br2 (tỉ lệ mol 1 : 1)

c/ Benzen ( A ( m-nitro toluen 

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 7,88 (g) hỗn hợp E gồm hai ankan kế tiếp nhau, thu được 23,76 (g) CO2. Tìm công thức phân tử và tính thành phần % theo thể tích các ankan trong hỗn hợp E.

Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm axetilen, propin và etilen được làm no bởi 750 (ml) dung dịch brom 1M và khối lượng bình chứa dung dịch brom nặng thêm 14,8 (g). Nếu cho 7,4 (g) hỗn hợp X trên qua dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 26,7 (g) kết tủa. Tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp X.

(15) Võ Trường Toản 2010 – 2011

Bài 1: (2 điểm) Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học để hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng):



Vinyl clorua 
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Vinyl axetilen 
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Bài 2: (2,5 điểm) Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A, B, X trong các trường hợp sau:  

a/ Trong phân tử ankadien A, hidro chiếm 11,111% khối lượng.  

b/ Đốt cháy hoàn toàn 2,24 (l) ankan B (đktc) thu được 13,2 (g) CO2. 

c/ Cho X là một ankin lỏng (ở điều kiện thường) vào một bình chứa dung dịch AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng, khối lượng bình tăng 2,05 (g) và xuất hiện 4,725 (g) kết tủa. 

Câu 3: (2,5 điểm) Dẫn 10,5 (g) hỗn hợp X gồm 2 anken A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng vào bình đựng dung dịch brom dư. Kết thúc phản ứng thấy có 32 (g) brom phản ứng. 

a/ Tìm công thức phân tử của A, B (biết MA < MB). 

b/ Tính thành phần % thể tích mỗi anken trong hỗn hợp đầu.  

c/ Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với khí heli (He).
(16) Phú Nhuận 2010 – 2011

Bài 1: Thực hiện chuỗi sơ đồ sau bằng công thức cấu tạo:


Nhôm cacbua 
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                                                                                                                    2-clo propan 
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Bài 2: Bằng phương pháp hóa học nhận biết các lọ mất nhãn sau: C2H4, CH4, CO2, SO2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.  

Câu 3: Viết các phương trình phản ứng sau dưới dạng công thức cấu tạo:

a/ Xiclopropan + dung dịch Br2 

b/ Isobutilen + HCl 

c/ But-1-en ( but-2-en 

Câu 4: Cho 5,04 (l) một hỗn hợp khí gồm một ankan A và một anken B đi qua dung dịch brom thấy có 12 (g) brom tham gia phản ứng. Khối lượng của 6,72 (l) hỗn hợp đó là 13 (g).

a/ Xác định công thức phân tử của A và B. 

b/ Tính thành phần % thể tích của A và B trong hỗn hợp đầu. 

(17) Trường … 2010 – 2011

Câu 1: (2 điểm) Từ butan, các chất vô cơ và các điều kiện có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế:

a/ Cao su buna 




b/ Etyl clorua, nhựa PE 

c/ Propilen glicol, nhựa PP 

Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các khí sau bằng phương pháp hóa học: etan, etilen, khí cacbonic, khí sunfurơ. Viết các phản ứng hóa học minh họa.   

Câu 3: (1 điểm) Khi clo hóa hoàn toàn ankan A thì thu được một sản phẩm monoclo duy nhất có 33,33% clo về khối lượng trong phân tử. Xác định công thức cấu tạo đúng của A.  

Câu 4: (2 điểm) Cho 8,96 (l) hỗn hợp A gồm etan, etilen và isopren vào dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy có 1,12 (l) khí thoát ra. Mặt khác, đốt cháy cùng lượng hỗn hợp khí A trên rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 125 (g) kết tủa. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A, biết rằng thể tích các khí được đo ở đktc.

Câu 5: (1 điểm) Viết phương trình hóa học sau:

a/ Buta-1,3-dien cộng Br2 tỉ lệ 1 : 1.

b/ Cho 2-metyl propen tác dụng với nước có xúc tác, t0.

Câu 6: (2 điểm) Dẫn 6,45 (g) hỗn hợp gồm hai ankadien đồng đẳng kế tiếp vào 256 (g) dung dịch brom 12,5% thì thấy phản ứng xảy ra vừa đủ. 

a/ Xác định công thức phân tử của mỗi ankadien trong hỗn hợp. 

b/ Tính thành phần % về khối lượng mỗi ankadien trong hỗn hợp biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

Câu 7: (1 điểm) Viết phương trình hóa học sau:

a/ Buta-1,3-dien cộng HBr tỉ lệ 1 : 1.

b/ Dẫn xiclopropan vào dung dịch brom ở nhiệt độ thường.

Câu 8: (2 điểm) Dẫn 6,3 (g) hỗn hợp gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp vào 256 (g) dung dịch brom 12,5% thì thấy phản ứng xảy ra vừa đủ. 

a/ Xác định công thức phân tử của mỗi anken trong hỗn hợp. 

b/ Tính thành phần % về khối lượng mỗi anken trong hỗn hợp biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.
(18) Bà Điểm 2010 – 2011

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học (viết dạng công thức cấu tạo, ghi rõ điều kiện nếu có):

a/ Nung nóng isobutan với xúc tác Cr2O3 để tạo thành isobutilen.

b/ Trùng hợp isobutilen.

c/ But-1-in phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

d/ Isopren tác dụng với HBr tỉ lệ mol 1 : 1 tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1,4.

Câu 2: (2 điểm) Dẫn hỗn hợp khí gồm propan, propen, propin đi vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong dung dịch NH3. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom. Hiện tượng gì xảy ra trong các thí nghiệm trên, giải thích và viết phương trình hóa học minh họa.   

Câu 3: (2 điểm) Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác hãy viết phương trình hóa học điều chế nhựa PVC và TNT.   

Câu 4: (3 điểm) Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Hỗn hợp này làm mất màu 80 (g) dung dịch brom 20% trong CCl4. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó thì tạo ra 13,44 (l) CO2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo của ankan và anken đã cho. 

Câu 5: (1 điểm) Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 (g) X tác dụng hết với dung dịch brom dư thì khối lượng brom phản ứng là 48 (g). Mặt khác, nếu cho 13,44 (l) hỗn hợp X (đktc) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 36 (g) kết tủa. Tính thành phần % thể tích của CH4 có trong X. 

(19) Lý Tự Trọng 2010 – 2011

Câu 1:
(2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng trong chuỗi (các chất ghi bằng công thức cấu tạo, ghi rõ điều kiện nếu có):


Natri axetat 
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666 
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Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất khí sau: etan, propilen, propin, cacbonic và sunfurơ.

Câu 3: (1,5 điểm) Viết các phương trình phản ứng xảy ra bằng công thức cấu tạo, xác định sản phẩm chính, phụ (nếu có) trong các trường hợp sau:

a/ Trùng hợp buta-1,3-dien


b/ Propilen + HBr

c/ Propan + Cl2 (tỉ lệ mol 1 : 1)

d/ Benzen + HNO3 dư (xúc tác H2SO4 đặc)

Câu 4: (2 điểm) Biết tỉ khối hơi của ankin X đối với oxi là 1,6875. Xác định công thức phân tử của ankin X. Viết công thức cấu tạo các đồng phân của X và gọi tên.

Câu 5: (2,5 điểm) Cho 6,4 (g) hỗn hợp A gồm metan, axetilen, etilen qua dung dịch brom dư thấy có 3,36 (l) khí thoát ra (đktc). Cũng cho 6,4 (g) hỗn hợp A trên qua dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 24 (g) kết tủa.

a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp A. 

b/ Tính thành phần % khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp. 
(20) Nguyễn Chí Thanh 2010 – 2011 

Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng:


CaC2 
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Vinyl axetilen 
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Benzen 
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Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1,2 (g) một ancol no đơn chức bằng oxi không khí thu được 1,44 (g) H2O và 2,64 (g) CO2.

a/ Viết công thức cấu tạo có thể có của ancol. 

b/ Cho ancol trên qua CuO (t0) thu được xeton tương ứng. Xác định công thức cấu tạo đúng của ancol. 

Câu 3: Một hỗn hợp C2H2, C3H6, CH4. Đốt hoàn toàn 11 (g) hỗn hợp thu được 12,6 (g) H2O. Mặt khác, 5,6 (l) hỗn hợp (đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 50 (g) brom. Xác định thành phần % theo thể tích của các chất trong hỗn hợp đầu.
(21) Nguyễn Chí Thanh 2010 – 2011 

Câu 1: (1 điểm) Gọi tên thay thế các chất sau:

a/ CH3CH(C2H5)CH(CH3)CH2CH(CH3)OH 
b/ CH3CH(CH3)CH(CH3)CH(OH)CH2CH3 

Câu 2: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo của các chất sau:

a/ 3-etyl-4-metyl pentan-2-ol


b/ 2,5-dimetyl phenol 

Câu 3: (2 điểm) Hoàn thành phương trình phản ứng (ghi dạng công thức cấu tạo) theo biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

Propan-1-ol 
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Câu 4: (1,5 điểm) Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: phenol, xiclopentan, propan-1-ol, glixerol.

Câu 5: (1,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol no, đơn chức, mạch hở thu được 4,48 (l) khí CO2 (đktc) và 4,5 (g) H2O. Định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có và gọi tên ancol. 

Câu 6: (1,5 điểm) Đem 3,74 (g) hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng hết với Na thu được 0,56 (l) H2 (đktc) Xác định thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong A.

Câu 7: (1,5 điểm) Cho 33,2 (g) hỗn hợp gồm ancol etyic và một đồng đẳng của ancol etylic A phản ứng với Na dư thu được 6,72 (l) H2 (đktc).

a/ Tính tổng số mol của hai ancol trong hỗn hợp.

b/ Xác định công thức phân tử của A biết số mol của đồng đẳng A gấp đôi số mol của ancol etylic.
(22) Nguyễn Du 2010 – 2011

Câu 1:
 (2 điểm) Từ butan và các chất vô cơ (điều kiện có đủ), viết các phản ứng điều chế:

a/ Cao su buna




b/ Etilen glycol, nhựa PE

c/ Nhựa PP, 1,2-dibrom propan

Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các khí sau bằng phương pháp hóa học: propan, etilen, khí cacbonic, khí sunfurơ. Viết các phản ứng hóa học minh họa.

Câu 3: (1 điểm) Khi brom hóa hoàn toàn ankan A thì thu được một sản phẩm monobrom duy nhất có 52,98% brom về khối lượng trong phân tử. Xác định công thức cấu tạo đúng của A.

Câu 4: (2 điểm) Cho 8,96 (l) hỗn hợp khí A gồm metan, propilen và isoprene vào dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy có 1,12 (l) khí thoát ra. Mặt khác, đốt cháy cùng lượng hỗn hợp khí A trên rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 140 (g) kết tủa. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A, biết rằng thể tích các khí được đo ở đktc. 

Câu 5: (1 điểm) Viết các phương trình hóa học sau:

a/ Buta-1,3-dien cộng Cl2 tỉ lệ 1 : 1.

b/ Cho 2-metyl propen tác dụng với nước có xúc tác, t0.

Câu 6: (2 điểm) Dẫn 12,9 (g) hỗn hợp gồm hai ankadien đồng đẳng kết tiếp vào 256 (g) dung dịch brom 25% thì thấy phản ứng xảy ra vừa đủ.

a/ Xác định công thức phân tử mỗi ankadien trong hỗn hợp. 

b/ Tính thành phần % về thể tích mỗi ankadien trong hỗn hợp, biết các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

Câu 7: (1 điểm) Viết các phương trình hóa học sau:

a/ Buta-1,3-dien cộng HCl tỉ lệ 1 : 1

b/ Dẫn xiclopropan vào dung dịch brom ở nhiệt độ thường

Câu 8: (2 điểm) Dẫn 12,6 (g) hỗn hợp gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp vào 256 (g) dung dịch brom 25% thì thấy phản ứng xảy ra vừa đủ.

a/ Xác định công thức phân tử mỗi anken trong hỗn hợp. 

b/ Tính thành phần % về thể tích mỗi anken trong hỗn hợp, biết các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

(23) Nguyễn Hữu Cầu 2010 – 2011

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau:

a/ Ancol etylic 
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b/ Butilen 
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Câu 2: (2 điểm) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 5 khí: C2H6, C2H4, SO2, CO2, NH3. 

Câu 3: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo các đồng phân (kể cả đồng phân hình học) của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H8. Gọi tên các đồng phân theo tên thay thế.  

Câu 4: (1 điểm) Viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau:

a/ H2O/ H+, t0 




b/ HCl

Câu 5: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn hai ankan đồng đẳng kế tiếp thu được 6,6 (g) CO2 và 4,5 (g) H2O. Hãy: 

a/ Xác đinh công thức phân tử của hai ankan. 

b/ Cho toàn bộ khí CO2 thu được ở trên vào 200 (ml) dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol/l  các chất trong dung dịch thu được.

Câu 4: (1 điểm) Viết phương trình phản ứng theo tỉ lệ mol 1 : 1:

a/ Butadien và Cl2



b/ Butadien và HBr 

Câu 5: (3 điểm) Dẫn 17,92 (l) (00C, 2,5 (atm)) hỗn hợp A gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp qua bình đựng dung dịch KMnO4 thì khối lượng bình tăng 70 (g). Hãy: 

a/ Viết phương trình phản ứng.

b/ Xác định công thức cấu tạo và gọi tên 2 olefin.

c/ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A trên rồi cho sản phẩm cháy vào 5 (l) dung dịch NaOH 1,8M. Tính khối lượng muối tạo thành.
(24) Trần Phú 2010 – 2011

Bài 1: Viết phương trình phản ứng giữa các chất sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

a/ 2-clo butan + KOH, butanol, t0

b/ Benzyl clorua + NaOH, H2O, t0  

c/ Toluen + HNO3 (xúc tác H2SO4 đặc, t0, tỉ lệ mol 1 : 3)

d/ Ancol isopropylic + CuO


e/ Ancol secbutylic tách nước tạo ete

Bài 2: Thực hiện chuỗi phản ứng sau: 

Propan 
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Propan-2-ol 
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Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết: heptan, benzen, vinyl benzen, toluen, hex-1-in.

Câu 4: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của đồng đẳng benzen chứa 8 nguyên tử cacbon.

Câu 5: Hai đồng phân A và B chỉ chứa C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 1,38 (g) A thu được 1,344 (l) khí CO2 và 1,62 (g) nước. Tỉ khối hơi của B so với hidro bằng 23. A tác dụng với Na giải phóng hidro còn B không phản ứng với natri. Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A và B.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2 ancol đơn chức, no, mạch hở A và B hơn kém nhau 2 nguyên tử cacbon thu được 17,6 (g) CO2 và 9,9 (g) H2O.

a/ Tìm công thức phân tử của A và B.

b/ Đun nóng A với H2SO4 đặc ở 1400C thu được chất C là đồng phân của B, còn đun nóng B với H2SO4 đặc ở 1700C thu được 2 anken. Định công thức cấu tạo đúng của A và B.

(25) Trần Hưng Đạo 2010 – 2011

Câu 1:
 (2 điểm) Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi sau ghi rõ điều kiện (nếu có):


C4H10 
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                                                                        C4H4 
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Câu 2: (2 điểm) 

a/ Viết công thức cấu tạo các đồng phân ankin C6H10 bị hấp thụ bởi dung dịch AgNO3/NH3.

b/ Gọi tên các chất trên theo danh pháp thay thế.

Câu 3: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí không màu sau: but-1-in, cacbonic, but-1-en, butan.

Câu 4: (2 điểm) Đốt cháy hết hỗn hợp khí gồm hai hidrocacbon mạch hở A, B cùng dãy đồng đẳng thu được 5,4 (g) H2O và 11,648 (l) CO2 (đktc).

a/ Cho biết hai hidrocacbon trên thuộc dãy đồng đẳng nào, vì sao? Tìm công thức phân tử của A và B.

b/ Tính khối lượng mỗi hidrocacbon.

Câu 5: (2 điểm) Cho 11,2 (l) (đktc) hỗn hợp khí X gồm axetilen, etilen, etan. Cho toàn bộ hỗn hợp khí trên qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thấy tạo 24 (g) kết tủa vàng. Hỗn hợp khí còn lại dẫn qua bình đựng dung dịch nước brom thấy khối lượng bình tăng lên là 5,6 (g).

a/ Xác định thành phần % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X ban đầu. 

b/ Xác định tỉ khối hơi của hỗn hợp so với không khí. 

Câu 6: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3,1 (g) hỗn hợp 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 4,48 (l) CO2 (đktc).

a/ Tìm công thức phân tử mỗi ankan. 

b/ Tính thành phần % khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp. 

Câu 7: (2 điểm) Dẫn 4,032 (l) hỗn hợp X gồm axetilen, metan, etilen lần lượt qua bình chứa dung dịch AgNO3/NH3 thấy có 7,2 (g) kết tủa vàng nhạt. Nếu dẫn qua bình đựng dung dịch brom thấy có 14,4 (g) brom phản ứng.

a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b/ Tính thành phần % theo thể tích mỗi chất trong hỗn hợp X (các thể tích đo ở đktc). 
(26) Trần Phú 2010 – 2011

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):



Vinyl axetat 
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Canxi cacbua 
[image: image122.wmf](1)

¾¾¾®

 axetilen 
[image: image123.wmf](4)

¾¾¾®

 benzen 
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Vinyl axetilen 
clo benzen



Andehit axetic

Câu 2: (1,5 điểm) Bổ túc và cân bằng các phản ứng sau (chỉ viết sản phẩm chính):

a/ Toluen + ? ( TNT + ?.

b/ Toluen + Cl2 (có chiếu sáng, tỉ lệ mol 1 : 1).

c/ 1,2-dibrom etan + dung dịch NaOH loãng đun nóng.

d/ Secbutyl bromua + KOH/ancol, đun nóng.

Câu 3: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất sau: benzen, stiren, toluen, hex-1-in, hexan.  

Câu 4: (1,5 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hợp chất thơm có công thức phân tử C7H7Cl. 

Câu 5: (2 điểm) Cho 14,8 (g) hỗn hợp hai ankin đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch brom dư thì làm mất màu vừa đúng 2 (l) dung dịch brom 0,3M.

a/ Tìm công thức phân tử hai ankin và % khối lượng mỗi ankin trong hỗn hợp.

b/ Biết 3,7 (g) hỗn hợp này qua dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa. Đem kết tủa này tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra một kết tủa khác có khối lượng 3,5875 (g). Xác định công thức cấu tạo đúng của 2 ankin. 

Câu 6: (1 điểm) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của hidrocacbon thơm A biết rằng đốt cháy hoàn toàn A thu được CO2 và H2O có tỉ lệ thể tích là 2 : 1 và tỉ khối hơi của A so với oxi là 3,25.
(27) Trần Quang Khải 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có): 

a/ Natri axetat 
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b/ Axetilen 
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Câu 2: (1,25 điểm) Phân biệt các bình mất nhãn chứa riêng biệt các khí sau: but-1-in, but-2-in và butan. 

Câu 3: (1 điểm) Viết phương trình hóa học:

a/ Propan + Cl2 
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b/ Trùng hợp isopren

c/ Propen tác dụng với dung dịch thuốc tím (KMnO4)

Câu 4: (1,25 điểm) Viết công thức cấu tạo các đồng phân (kể cả đồng phân hình học) của anken C4H8. 

Câu 5: (1,5 điểm) Từ canxi cacbua (đất đèn) và các hóa chất, dụng cụ cần thiết; hãy viết các phương trình phản ứng điều chế benzen, cao su buna, andehit axetic.

Câu 6: (3 điểm) Dẫn hỗn hợp 2 ankin liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (ở thể khí trong điều kiện thường) quadung dịch Br2 1,5M thấy làm mất màu tối đa 200 (ml) dung dịch, đồng thời khối lượng bình đựng Br2 tăng 7,4 (g). 

a/ Xác định công thức phân tử của 2 ankin. 

b/ Tính khối lượng mỗi ankin trong hỗn hợp.

c/ Dẫn 2 ankin qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 7,35 (g) kết tủa vàng. Hãy viết công thức cấu tạo đúng của 2 ankin. 
(28) Trường Chinh 2010 – 2011

Câu 1: (2 điểm) 

a/ Viết phương trình biểu diễn chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

CaC2 
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b/ Viết phương trình hóa học diễn tả phản ứng xảy ra giữa các chất sau theo tỉ lệ mol 1 : 1

· Buta-1,3-dien tác dụng brom

· Toluen tác dụng Cl2, t0 

· Benzen tác dụng brom, xúc tác Fe, t0
Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất lỏng đựng trong lọ mất nhãn sau: hex-1-in, benzen, toluen, sitren. 

Câu 3: (1 điểm) Từ nhôm cacbua (Al4C3) và các chất vô cơ cần thiết khác, viết phương trình hóa học điều chế thuốc trừ sâu 6,6,6. 

Câu 4: (1 điểm) Cho một hỗn hợp khí gồm: metan, propen, axetilen đi qua dung dịch ANO3/NH3, t0 dư thu được một kết tủa A và một hỗn hợp khí B. Tiếp tục dẫn hỗn hợp khí B qua dung dịch brom vừa đủ thu được dung dịch D đồng thời thoát ra khí C. Xác định A, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu 5: (1 điểm) Cho 2 hidrocacbon X và Y có cùng công thức phân tử là C5H8. 

· X khi tham gia phản ứng trùng hợp thì thu được cao su isopren.

· Y có cấu tạo mạch nhánh, khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, t0 thì thấy có kết tủa sinh ra.

Xác định công thức cấu tạo của X và Y. Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 6: (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,02 (mol) hidrocacbon X thu được 2,64 (g) CO2. Cho biết X tạo kết tủa vàng khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên X. 

Câu 7: Cho 3,92 (g) hỗn hợp A gồm propan, etilen và propin. Chia hỗn hợp A làm 2 phần bằng nhau. 

· Phần 1: Dẫn qua bình đựng dung dịch brom dư thì thấy khối lượng bình tăng thêm 1,08 (g).

· Phần 2: Cho tác dụng vừa đủ với 100 (ml) dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 2,94 (g) kết tủa. 

a/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. 

b/ Tính nồng độ mol/l của dung dịch AgNO3 cần dùng ở phần 2.

(29) Võ Trường Toản 2010 – 2011

Bài 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học của các phản ứng (chất hữu cơ dùng công thức cấu tạo) xảy ra trong các trường hợp sau và xác định sản phẩm chính, sản phẩm phụ (nếu có):

a/ Dẫn một lượng nhỏ khí clo vào bình noun chứa một ít benzen, đậy kín rồi đưa bình ra ngoài ánh nắng.

b/ Đun nóng hỗn hợp toluen và brom (tỉ lệ mol 1 : 1), trong điều kiện có bột sắt.

c/ Đun sôi hỗn hợp gồm etyl bromua, kali hidroxit và ancol etylic.

d/ Đun nóng butan-2-ol với dung dịch axit sunfuric đặc ở 1700C

Bài 2: (3 điểm) Tìm công thức phân tử của A, B, D trong các trường hợp sau: 

a/ Ankyl benzen A có thành phần % về khối lượng của H trong phân tử bằng 10%. 

b/ Cho 10,56 (g) một ancol no, đơn chức, mạch hở B tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 1,344 (l) khí (đktc). 

c/ Đun nóng một ancol no, đơn chức, mạch hở D trong dung dịch axit sunfuric đặc ở 1400C thu được chất hữu cơ Y, tỉ khối của Y so với H2 bằng 23. 

Câu 3: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 17,1 (g) hỗn hợp hai ancol E, F no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 20,16 (l) khí CO2 (đktc). 

a/ Xác định công thức phân tử của hai ancol. 

b/ Viết công thức cấu tạo của E, F. Biết F không tác dụng với CuO khi đun nhẹ, E phản ứng với CuO tạo xeton. Viết phương trình phản ứng chứng minh (nếu có).  
(30) Phú Nhuận 2010 – 2011

Bài 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (viết dạng công thức cấu tạo thu gọn):
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Bài 2: Hỗn hợp khí X gồm 0,672 (l) C2H2 và 0,224 (l) một hidrocacbon mạch hở A. Dẫn chậm hỗn hợp X vào bình chứa dung dịch Br2 dư, không thấy khí thoát ra, khối lượng brom đã phản ứng là 11,2 (g). Nếu đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp khí X trên rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 10 (g) kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc. 

a/ Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A.

b/ Xác định công thức cấu tạo đúng và gọi tên A biết A tác dụng với H2 (Ni) thì thu được một hidrocacbon no mạch nhánh. 

c/ Từ hỗn hợp X, trình bày phương pháp hóa học để thu được từng khí riêng biệt. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, hãy chứng minh:

a/ Toluen có phản ứng clo hóa giống ankan.

b/ Stiren có phản ứng cộng và oxi hóa với dung dịch KMnO4 giống anken.

(31) Nguyễn Thái Bình 2009 – 2010 

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành đầy đủ các phản ứng hóa học dạng chuỗi sau: 



Ancol etylic 
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Câu 2: 

a/ (1 điểm) Khi sục khí CO2 vào dung dịch C6H5ONa, hãy cho biết hiện tượng xảy ra? Biểu diễn bằng phương trình phản ứng hóa học.

b/ (1 điểm) Từ canxi cacbua (CaC2), hãy biểu diễn các phản ứng xảy ra để điều chế hạt PVC; xem như các chất vô cơ cần thiết có đủ.

Câu 3: (2 điểm) Dùng phương pháp hóa học để phân biệt 4 chất lỏng mất nhãn sau: C6H5OH, C2H5OH, C6H6, C6H12 (hexen).

Câu 4: (2 điểm) Khi cho 1,40 (g) một anken A qua dung dịch brom đến khi mất màu thì thấy cần 25 (ml) dung dịch Br2 1M. 

a/ Tìm công thức phân tử của A. 

b/ Viết công thức cấu tạo các đồng phân của A.

Câu 5: (2 điểm) Lấy m (g) hỗn hợp X gồm C2H5OH, C6H5OH thực hiện qua 2 thí nghiệm sau: 

· Thí nghiệm 1: đem m (g) X tác dụng với dung dịch Br2 để phản ứng xảy ra hết cần 300 (ml) dung dịch Br2 1M. 

· Thí nghiệm 2: đem m (g) X tác dụng với Na dư tạo ra 2,24 (l) H2 (đktc).

Tính m (g) của hỗn hợp X trên.
(32) Nguyễn Thái Bình 2009 – 2010 

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành đầy đủ các phản ứng hóa học dạng chuỗi sau: 



C6H6 
[image: image146.wmf](3)

¾¾¾®

 C6H5Cl

CaC2 
[image: image147.wmf](1)

¾¾®

 C2H2 
[image: image148.wmf](5)

¾¾®

 AgC
[image: image149.wmf]º

CAg 
[image: image150.wmf](6)

¾¾¾®

 axetilen



C2H2Br4 

Câu 2: 

a/ (1 điểm) Khi sục khí CO2 vào dung dịch C6H5ONa, hãy cho biết hiện tượng xảy ra? Biểu diễn bằng phương trình phản ứng hóa học.

b/ (1 điểm) Từ benzen, hãy biểu diễn các phản ứng xảy ra để điều chế phenol; xem như các chất vô cơ cần thiết có đủ.

Câu 3: (2 điểm) Dùng phương pháp hóa học để phân biệt 4 chất lỏng mất nhãn sau: C2H5OH, C6H6, CH3CHO, C6H12 (hexen).

Câu 4: (2 điểm) Khi cho 5,60 (g) một anken A qua dung dịch brom đến khi mất màu thì thấy cần 100 (ml) dung dịch Br2 1M. 

a/ Tìm công thức phân tử của A. 

b/ Viết công thức cấu tạo các đồng phân của A.

Câu 5: (2 điểm) Lấy m (g) hỗn hợp X gồm C2H5OH, C6H5OH thực hiện qua 2 thí nghiệm sau: 

· Thí nghiệm 1: đem m (g) X tác dụng với dung dịch Br2 để phản ứng xảy ra hết cần 600 (ml) dung dịch Br2 1M. 

· Thí nghiệm 2: đem m (g) X tác dụng với Na dư tạo ra 4,48 (l) H2 (đktc).

Tính m (g) của hỗn hợp X trên.
(33) Nguyễn Thị Diệu 2009 – 2010

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có), chất hữu cơ viết dạng công thức cấu tạo thu gọn: 

Benzen 
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Câu 2: (1 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có) khi: sục khí CO2 đến dư vào dung dịch natri phenolat.

Câu 3: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ancol C4H10O.

Câu 4: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: ancol etylic, n-hexan, phenol, glixerol. Viết các phương trình minh họa (nếu có). 

Câu 5: (3 điểm) Cho 6,0 (g) một ancol A no, đơn chức, mạch hở tác dụng với kali dư thấy có 1,12 (l) khí thoát ra (đktc). 

a/ Xác định công thức phân tử của A. 

b/ Xác định công thức cấu tạo đúng của A, gọi tên A biết rằng khi oxi hóa A bằng oxi có xúc tác (Cu, t0C) tạo ra sản phẩm là andehit. Viết phương trình phản ứng oxi hóa A. 
(34) Lê Thị Hồng Gấm 2009 – 2010

Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau (viết dạng công thức cấu tạo và ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): 

                  C3H7COONa 
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Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ mất nhãn: toluen, hex-1-in, benzen, hex-1-en.

Câu 3: (1,5 điểm) Viết công thức cấu tạo và ghi tên các đồng phân của ankin có công thức phân tử C5H8.

Câu 4: (1,5 điểm) Từ đất đèn (CaC2) và các chất vô cơ cần thiết hãy viết các phương trình phản ứng điều chế: thuốc trừ sâu 666, cao su buna (dụng cụ cần thiết coi như có đủ). 

Câu 5: (3 điểm) Cho 10,08 (l) hỗn hợp khí A gồm propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư thấy còn lại 2,52 (l) khí không bị hấp thụ và tạo dung dịch B. Nếu cũng dẫn hỗn hợp khí A trên qua dung dịch AgNO3/NH3 thấy có 36,36 (g) kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b/ Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A. 

c/ Tính khối lượng dẫn xuất brom trong dung dịch B. 

(35) Bà Điểm 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có): 


C4H10 
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Câu 2: (2 điểm) 

a/ Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học: glixerol, ancol etylic, phenol.

b/ Từ tinh bột (C6H10O5)n và các chất vô cơ cho sẵn, hãy viết phương trình điều chế polietilen (P.E).

Câu 3: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng giữa các chất sau:

a/ Propan với clo (ánh sáng, tỉ lệ mol 1 : 1) 

b/ Propan-1-ol với H2SO4 đặc (1700C)

c/ Propan-2-ol với CuO, t0 





d/ Propin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
Câu 4: (2 điểm) Hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được 896 (ml) khí (đktc). Mặt khác, hỗn hợp X trung hòa vừa đủ 100 (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Tìm thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

Câu 5: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 7,8 (g) hỗn hợp 2 ancol đơn no là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 6,72 (l) CO2 (đktc).

a/ Xác định công thức phân tử của 2 ancol. 

b/ Lượng CO2 thu được ở trên cho tác dụng vừa đủ với dung dịch natri phenolat. Tìm khối lượng phenol tạo thành.

Câu 6: (2 điểm) Một rượu no đa chức X mạch hở có n nguyên tử cacbon và m nhóm –OH trong cấu tạo phân tử. Cho 7,6 (g) rượu trên phản ứng với một lượng dư natri thu được 2,24 (l) khí (đktc). 

a/ Lập biểu thức liên hệ giữa n và m. 

b/ Cho n = m + 1, tìm công thức phân tử của X từ đó suy ra công thức cấu tạo của nó. 
(36) Gò Vấp 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều  kiện xảy ra phản ứng (nếu có): 


Axetilen 
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Câu 2: (1 điểm) 

a/ Viết phương trình phản ứng điều chế thuốc trừ sâu 6.6.6 từ canxi cacbua (các chất vô cơ và điều kiện phản ứng xem như có đủ).

b/ Viết phương trình phản ứng điều chế trực tiếp cao su buna.

Câu 3: (2 điểm) 

a/ A là một đồng đẳng của benzen có chứa 8 nguyên tử cacbon. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của A theo danh pháp quốc tế. 

b/ Hãy xác định công thức cấu tạo đúng của A biết rằng khi hidro hóa A hoàn toàn tạo ra 1,3-dimetyl xiclohexan.

Câu 4: (2 điểm) Phân biệt các chất sau (đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn) bằng phương pháp hóa học: etanal, etanol, phenol, pentan, but-1-in.

Câu 5: Cho 16,4 (g) hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau thuộc dãy đồng đẳng của ancol metylic tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,9 (g) chất rắn

a/ Xác định công thức phân tử của 2 ancol.

b/ A1, A2 là các đồng phân của một trong hai ancol trên. Xác định công thức cấu tạo, gọi tên của A1, A2 và viết phương trình phản ứng (nếu có) biết:

· A1 + CuO 
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· A2 không tác dụng được với bột CuO nung nóng. 

Câu 6: Chất hữu cơ A chứa C, H, O trong đó O chiếm 55,17% (A chỉ chứa 1 loại nhóm chức). Khi cho 1 (mol) A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy tạo 4 (mol) Ag. 

a/ Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên A. 

b/ Cho ancol etylic ( A1 
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 A. Xác định A1, A2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(37) Hùng Vương 2009 – 2010 

Câu 1: (1,5 điểm) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: 


CH3COONa 
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C6H6 
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Câu 2: (1,5 điểm) Nhận biết các lọ mất nhãn chứa riêng biệt các chất sau: phenol, stiren, etanol, glixerol.

Câu 3: (1 điểm) Bằng phản ứng hóa học hãy chứng minh:

a/ Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic. 

b/ Etyl bromua có phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH.

Câu 4: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo các đồng phân của hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O.

Câu 5: (2,5 điểm) Cho 2,24 (l) (đktc) một ankin (C > 2) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 16,1 (g) kết tủa. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên ankin. 

Câu 6: (2 điểm) Đốt hoàn toàn 1,2 (g) một ancol đơn chức X bằng oxi không khí, sau phản ứng thu được 1,344 (l) CO2 (đktc) và 1,44 (g) H2O. 

a/ Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của X. 

b/ Cho X đi qua CuO nung nóng thu được xeton. Xác định công thức cấu tạo đúng của X. Viết phương trình phản ứng minh họa.

(38) Hùng Vương 2010 – 2011 

Câu 1: (1 điểm) Viết phương trình phản ứng điều chế cao su buna từ canxic cacbua, biết các chất vô cơ có đủ. 

Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học phân biệt các lọ mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch sau: etanol, benzen, propan-1,2-diol, toluen, stiren.

Câu 3: (1 điểm)Bổ túc chuỗi phản ứng sau,viết phương trình phản ứng dạng công thức cấu tạo thu gọn, ghi rõ điều kiện (nếu có):


Benzen 
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Câu 4: (1 điểm) A, B có cùng công thức phân tử C4H10O:


A 
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 xeton; 


B không phản ứng với CuO nung nóng


Xác định công thức cấu tạo đúng và tên của A và B.

Câu 5: (1 điểm) So sánh nhiệt độ sôi của nước, metanol, dimetyl ete, etanol (không giải thích). 

Câu 6: (2 điểm) Cho 4 (g) ankin A phản ứng đủ với 200 (ml) dung dịch Br2 1M tạo hợp chất no. 

a/ (1 điểm) Xác định công thức cấu tạo A và gọi tên A. 

b/ (1 điểm) B là đồng đẳng kế tiếp sau A. Cho 13,4 (g) hỗn hợp gồm A và B qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 29,4 (g) kết tủa vàng. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên B.

Câu 7: (2 điểm) Cho 25,8 (g) hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức no, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 5,6 (l) khí H2 (đktc). 

a/ (1 điểm) Xác định công thức phân tử của từng ancol. 

b/ (1 điểm) Tính khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp.
(39) Lý Tự Trọng 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a/ Metan 
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b/ Benzen 
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Câu 2: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo các đồng phân, gọi tên ancol có công thức phân tử C3H8O.

Câu 3: (1 điểm) Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra khi:

a/ Nhỏ dung dịch andehit axetic vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ.

b/ Cho bột Na2CO3 vào dung dịch axit axetic.

Câu 4: (2 điểm) Nhận biết các chất lỏng mất nhãn sau: axit axetic, phenol, glixerol, metanol, benzen. Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 5: (2,5 điểm) Cho m (g) hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác với natri dư, thu được 6,72 (l) khí hidro (đktc). Nếu trung hòa m (g) hỗn hợp X trên thì cần dùng 200 (ml) dung dịch NaOH 1M.

a/ Tính m (g) hỗn hợp X đã dùng. 

b/ Nếu cho hỗn hợp X trên vào dung dịch nước brom dư thì thu được bao nhiêu (g) kết tủa 2,4,6-tribrom phenol?

Câu 6: (1,5 điểm) Cho 5,1 (g) hỗn hợp hai andehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của andehit no đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch amoniac (lấy dư) thu được 21,6 (g) bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các andehit. 
(40) Marie Curie 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): 


Axetilen 
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Câu 2: (1 điểm) Có 3 chất khí propan, propen, propin đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba lọ khí nói trên.

Câu 3: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,37 (g) một ankanol A no, đơn chức, mạch hở (ankanol) ta thu được 0,448 (l) khí CO2 (đktc).

a/ Tìm công thức phân tử của ankanol A. 

b/ Viết các đồng phân cấu tạo của ankanol A có thể có và xác định bậ của từng ancol.

c/ Một anken X khi thực hiện phản ứng cộng nước (phản ứng hidrat hóa) chỉ cho ra một sản phẩm ankanol A duy nhất. Vậy hãy xác định công thức cấu tạo đúng của X và A.

Câu 4: (2 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học cơ bản sau đây:

a/ Propen + HBr ( sản phẩm cộng chính
b/ Etilen + dung dịch KMnO4 (  

c/ Buta-1,3-dien + Br2 ( sản phẩm cộng 1,4
d/ Benzen + Br2 
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Câu 5: (1 điểm) M, N, Q là ba hợp chất hidrocacbon, khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất đều cho ra tỉ lệ số mol H2O và CO2 bằng nhau và bằng 1 : 2. Từ M có thể điều chế ra N và từ M cũng có thể điều chế ra Q bằng cùng một loại phản ứng hóa học. Vậy hãy xác định công thức cấu tạo của M, N, Q và viết phương trình phản ứng hóa học từ M ra N và từ M ra Q. 

Câu 6: (2 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây:

a/ Etilen + H2SO4 đặc  


b/ Axetilen + HCl

c/ Isopren + Br2 ( sản phẩm cộng 1,4
d/ Toluen + ? ( o-nitro toluen

Câu 7: (1 điểm) M là một hidrocacbon không no, N và Q là những hợp chất hữu cơ có oxi. Từ M thực hiện phản ứng cộng nước xúc tác Hg2+/H+ và ở nhiệt độ 800C thì thu được hợp chất N. Từ Q thực hiện phản ứng với CuO và đun nóng thì thu được hợp chất N. Hãy xác định công thức cấu tạo của M, N, Q (biết rằng số cacbon trong M, N, Q nhỏ hơn 4).
(41) Nguyễn Chí Thanh 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (các chất viết dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn, ghi rõ điều kiện, nếu có): 


Metyl clorua 
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Phenol 
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Câu 2: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo, gọi tên các chất sau:

a/ Ancol thơm có công thức phân tử C7H8O. 

b/ Andehit mạch nhánh ứng với công thức phân tử C4H8O.

c/ Axit công thức phân tử C4H8O2.

Câu 3: (1 điểm) Viết phương trình phản ứng minh họa các thí nghiệm sau:

a/ Cho Na vào ancol metylic thấy có hiện tượng sủi bọt khí. 

b/ Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào ống nghiệm đựng andehit axetic, đun nhẹ thấy xuất hiện kết tủa bạc.

c/ Cho dung dịch K2CO3 vào dung dịch axit axetic thấy có bọt khí thoát ra.

d/ Glixerol hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam (thẫm).

Câu 4: (1 điểm) Xác định công thức cấu tạo, tên các chất sau:

a/ A có công thức phân tử C4H8O mạch nhánh, đem tác dụng dung dịch AgNO3/NH3 cho Ag kết tủa. 

b/ B có công thức phân tử C4H8O2 mạch không phân nhánh, làm quỳ tím ẩm hóa hồng.

c/ C có công thức phân tử C7H8O chứa nhân thơm, cấu tạo dạng meta, tác dụng được NaOH.

d/ D có công thức phân tử C3H8O tác dụng được với Na, khi phản ứng với CuO/t0 thu được xeton.

Câu 5: (1,5 điểm) Phân biệt các chất, dung dịch sau bằng bằng phương pháp hóa học: andehit axetic, phenol, ancol etylic, axit axetic.

Câu 6: (1,5 điểm) Hỗn hợp A gồm axit axetic và ancol etylic:

· Đem m (g) A tác dụng hết với Na thu được 4,48 (l) H2 (đktc).

· Đem m (g) A trung hòa vừa đủ với 150 (ml) dung dịch NaOH 1M.

a/ Xác định thành phần % khối lượng mỗi chất trong A.

b/ Đem m (g) hỗn hợp A trên đun nóng với H2SO4 đặc sẽ thu được bao nhiêu (g) este biết hiệu suất phản ứng là 75%. 

Câu 7: (2 điểm) 

a/ Đem 1,16 (g) andehit no, đơn chức A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đủ cho 4,32 (g) Ag kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của A.

b/ Axit fomic có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Tính lượng bạc thu được khi cho 2 (mo) andehit fomic và 1 (mol) axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. 
(42) Nguyễn Công Trứ 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có): 


Axetilen 
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axit axetic 
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andehit axetic 
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Câu 2: (2 điểm) Cho Na lần lượt vào ancol etylic, axit acrylic (CH2=CH-COOH), phenol. Trường hợp nào xảy ra phản ứng? Nếu thay Na bằng dung dịch: KOH, NaHCO3, nước brom thì kết quả thế nào? Hãy viết các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện.

Câu 3: (3 điểm) 

a/ Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt: axit axetic, axit acrylic, glixerol và propan-2-ol. 

b/ Viết các đồng phân C7H8O (chứa nhân benzen) tác dụng với Na và gọi tên.

Câu 4: (1 điểm) Từ tinh bột và qua không quá 4 giai đoạn, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế axit axetic. Các chất vô cơ và điều kiện tiến hành phản ứng coi như có đủ.

Câu 5: (3 điểm) Chia 13,6 (g) hỗn hợp X gồm phenol, axit axetic và glixerol thành 2 phần bằng nhau:

· Phần 1: tác dụng với natri dư thấy có 1,344 (l) hidro thoát ra (đktc).

· Phần 2: tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 6,28 (g) muối khan.

Tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp X ban đầu. 

Câu 6: (1 điểm) Từ benzen và qua không quá 4 giai đoạn, hãy viết các phương trình điều chế axit picric (2,4,6-trinitro phenol). Các chất vô cơ và điều kiện tiến hành phản ứng coi như có đủ. 

Câu 7: (3 điểm) Chia 9,04 (g) hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai axit ankanoic (kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) thành 2 phần bằng nhau: 

· Phần 1: tác dụng với natri dư thu được 896 (ml) khí hidro (đktc).

· Phần 2: tác dụng vừa đủ với 200 (ml) dung dịch KOH 0,2M.

Xác định công thức cấu tạo của 2 axit ankanoic.
(43) Nguyễn Du 2010 – 2011 

Câu 1: (1,5 điểm) Viết phương trình phản ứng: 

a/ Ancol etylic + đồng (II) oxit, t0 

b/ Axetilen + dung dịch AgNO3 / NH3 dư

c/ Benzen + brom (1 : 1), bột Fe, t0
Câu 2: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có):


Ancol etylic 
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Câu 3: (1,5 điểm) Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học: phenol, vinyl benzen, etyl beznen.

Câu 4: (1 điểm) Mô tả và giải thích các hiện tượng sau bằng các phương trình phản ứng hóa học:

· Hiện tượng 1: Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4.

· Hiện tượng 2: Sau đó cho tiếp glixerol vào ống nghiệm trên.

Câu 5: (1 điểm) 9,3 (g) hỗn hợp gồm phenol và ancol etylic tác dụng với natri dư thấy có 1,68 (l) khí hidro bay ra (đo ở điều kiện chuẩn).

a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

Câu 6: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ A cần vừa đủ 12,8 (g) oxi thu được 13,2 (g) CO2 và 5,4 (g) H2O. Tỉ khối hơi của A đối với oxi là 1,8125.

a/ Tìm công thức phân tử của A.

b/ A là hợp chất mạch hở, tác dụng được với Na. Tìm công thức cấu tạo và gọi tên A (theo tên gốc chức và tên thay thế). 

Câu 7: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ A cần vừa đủ 27,2 (g) oxi thu được 26,4 (g) CO2 và 10,8 (g) H2O. Tỉ khối hơi của A đối với oxi là 3,125. 

a/ Tìm công thức phân tử của A. 

b/ A là hợp chất no, tác dụng được với Na, mạch cacbon không nhánh. Tìm công thức cấu tạo và gọi tên A (theo tên gốc chức và tên thay thế). 
(44) Nguyễn Hữu Cầu 2010 – 2011

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

c/ Metan 
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d/ Benzen 
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Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: axetilen, xiclobutan, xiclopropan, etanal, khí sunfurơ. 

Câu 3: (2 điểm)

a/ Viết phương trình hóa học chứng minh andehit vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

b/ Từ pentan và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết phương trình phản ứng hóa học điều chế ancol isopropylic và etilen glicol.

Câu 4: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân andehit và xeton ứng với công thức phân tử C3H6O.

Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp X gồm hai ankanol đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 13,6 (g) hỗn hợp X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 65 (g) kết tủa.

c/ Xác đinh công thức phân tử của hai ancol. 

d/ Xác định công thức cấu tạo thu gọn đúng của hai ancol, biết chúng đều tác dụng với CuO/t0 tạo andehit.

Câu 4: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân mạch hở ứng với công thức cấu tạo C3H6O.

Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp X gồm etanol và etilen glicol. Cho 15,4 (g) hỗn hợp X tác dụng với lượng dư Na thì thu được 4,48 (l) khí (đktc).

d/ Xác định thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

e/ Thêm vào 23,1 (g) hỗn hợp X 4,8 (g) một ancol đơn chức A thu được hỗn hợp Y, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào lượng dư dung dịch nước vôi trong thì thu được 105 (g) kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 29,1 (g). Xác định công thức cấu tạo thụ gọn và gọi tên A.
(45) Nguyễn Khuyến 2010 – 2011 

Câu 1: (1,5 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có): 


C2H2 
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Andehit axetic 
[image: image232.wmf](6)

¾¾¾®

 axit axetic 

Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết: axeton, stiren, glixerol, ancol etylic.

Câu 3: (1,5 điểm) Viết các phương trình hóa học sau (dạng công thức cấu tạo thu gọn):

a/ C6H5ONa + CO2 + H2O (


b/ CH3-CO-C2H5 + H2 ( 

Câu 4: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân andehit của C4H8O.

Câu 5: (2 điểm) Cho 16,6 (g) hỗn hợp hai ancol đơn, no, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu 3,36 (l) khí (đktc). Tìm công thức phân tử của hai ancol.

Câu 6a: (2 điểm) Cho m (g) hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic.

· Nếu cho X tác dụng với Na dư thì thu được 2,24 (l) H2 (đktc).

· Nếu trung hòa X thì cần 100 (ml) dung dịch KOH 1M.

Tính giá trị m.

Câu 6b: (2 điểm) Cho hỗn hợp A gồm glixerol và một ankanol A. Cho 20,3 (g) A tác dụng với Na dư thu được 5,04 (l) H2 (đktc). Mặt khác, 8,12 (g) A hòa tan vừa hết 1,96 (g) Cu(OH)2. Tìm công thức phân tử, thành phần % về khối lượng của X trong A.  
(46) Nguyễn Thị Minh Khai 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a/ Butan 
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b/ Benzen 
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Câu 2: (1,5 điểm) Chỉ dùng 2 hóa chất nhận biết các chất sau: glixerol, andehit fomic, phenol, ancol etylic.

Câu 3: (1,5 điểm) Viết phương trình phản ứng nếu có khi cho but-1-in, phenol, andehit axetic lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH, dung dịch Br2 dư, dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 4: (1,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol propylic cần V (l) oxi ở đktc, sau khi phản ứng kết thúc, dẫn sản phẩm vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 (g) kết tủa. Tính V.

Câu 5: (3 điểm) Hỗn hợp X gồm andehit axetic và ankanol A có khối lượng 16,2 (g) chia làm 2 phần: 

· Phần 1: cho phản ứng hoàn toàn với Na dư, sau khi kết thúc phản ứng thu được 0,56 (l) khí ở đktc.

· Phần 2: cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư sau khi kết thúc phản ứng thu được 21,6 (g) Ag.

a/ Tìm công thức phân tử của ankanol A. 

b/ Viết công thức cấu tạo các đồng phân và gọi tên thông thường ankanol trên.

c/ Hóa hơi 8,1 (g) hỗn hợp X trên rồi trộn với 0,8 (mol) O2 thu được hỗn hợp B, cho B vào bình kín, dung tích V (l), ở nhiệt độ 136,50C, áp suất 1 (atm). Bật tia lửa điện đốt cháy toàn bộ hỗn hợp X, sau đó đưa về 136,50C, áp suất trong bình là P. Tính P.
(47) Nguyễn Thượng Hiền 2009 – 2010

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học của các phản ứng cho trong sơ đồ sau. Ghi rõ điều kiện để xảy ra phản ứng (nếu có): 


Nhôm cacbua 
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Canxi cacbua 
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Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các chất lỏng chứa trong lọ riêng biệt đã mất nhãn bằng phương pháp hóa học: stiren, hex-1-in, benzen, hexan.

Câu 3: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức X thu được 8,96 (l) CO2 (đktc) và 9 (g) H2O.

a/ Xác định công thức phân tử X. 

b/ Viết tất cả các đồng phân có thể có của X, đọc tên các đồng phân theo danh pháp IUPAC.

c/ Xác định công thức cấu tạo đúng của X, biết rằng sản phẩm thu được khi oxi hóa X bằng CuO là xeton. Viết phương trình minh họa.  

Câu 4: (1,5 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình xảy ra khi:

a/ Cho khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch natri phenolat. 

b/ Cho glixerol vào ống nghiệm có chứa Cu(OH)2.

Câu 5: (1,5 điểm) Dehidrat hóa một ancol đơn no A thu được sản phẩm B. Biết tỉ khối hơi của B so với A là 1,608. 

c/ Tìm công thức A, B. 

d/ Từ A viết phương trình điều chế butan (giả sử các chất vô cơ và xúc tác cần thiết coi như có đủ). 

Câu 4: (1,5 điểm) Cho 3 chất A, B, C đều là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O. Khi cho mỗi chất trên lần lượt tác dụng với Na và với NaOH thì thấy: A phản ứng với cả hai; B chỉ phản ứng với Na; C không phản ứng với cả hai. Viết công thức cấu tạo của A, B, C (có giải thích ngắn gọn). 

Câu 5: (1,5 điểm) Cho 2,24 (l) khí (đktc) gồm etan, propan, propilen sục qua bình đựng nước brom dư. Phản ứng xong, khối lượng bình đựng nước brom tăng lên 2,1 (g). Đốt cháy hỗn hợp khí thoát ra khỏi bình đựng brom thì thu được khí CO2 và 3,24 (g) H2O. 

a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b/ Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 
(48) Nguyễn Thượng Hiền 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều  kiện xảy ra phản ứng (nếu có): 


Pentan 
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Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học: ancol etylic, phenol, glixerol, stiren, hex-1-in.

Câu 3: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn m (g) ankanol A thu được 4,48 (l) khí CO2 (đktc) và 4,5 (g) H2O.

a/ Xác định công thức phân tử A. Tính m. 

b/ Viết các công thức cấu tạo có thể có của A, gọi tên các công thức cấu tạo đó theo danh pháp quốc tế.

c/ X, Y là hai đồng phân mạch có nhánh của A. Biết rằng:

· X + CuO 
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Xác định công thức cấu tạo đúng của X, Y. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu 4a: (1 điểm) Nêu hiện tượng, viết phương trình minh họa thí nghiệm sau: sục khí axetilen vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau đó tiếp tục cho thêm dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm.

Câu 5a: (2 điểm) Dẫn 11,2 (l) (đktc) hỗn hợp X (gồm metan, etilen và vinyl axetilen) qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 15,9 (g) kết tủa và hỗn hợp khí A. Khí A làm mất màu vừa đủ 200 (ml) dung dịch Br2 1M. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, tìm khối lượng hỗn hợp ban đầu. 

Câu 4a: (1 điểm) Từ propan viết các phương trình điều chế thuốc trừ sâu 6.6.6. 

Câu 5a: (2 điểm) Cho 3,6 (g) một ankanal A tác dụng vừa đủ với 1,12 (l) H2 (đktc) với xúc tác Ni, t0. 

a/ Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. 

b/ Lượng A trên tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m (g) Ag. Tính m. 
(49) Phan Đăng Lưu 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có):

a/ Ancol etylic + axit axetic (


b/ Buta-1,3-dien + HCl ( sản phẩm cộng 1,4

c/ Propan-1-ol + CuO ( 


d/ Axetilen + dung dịch AgNO3/NH3 (
Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: andehit axetic, axit axetic, glixerol, phenol lỏng. Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 3: (1,5 điểm) Từ metan và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình hóa học điều chế nhựa P.E.

Câu 4: (1,5 điểm) Có nhận định rằng “andehit axetic thể hiện được hai tính chất: oxi hóa và khử”. Điều này đúng hay sai? Giải thích, viết phương trình hóa học để chứng minh.

Câu 5: (1 điểm) Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H4O2 vừa làm quỳ tím hóa đỏ, vừa làm mất màu nước brom, Hãy viết công thức cấu tạo của X phù hợp với các tính chất trên và viết phương trình hóa học minh họa. 

Câu 6: (2 điểm) Để trung hòa hết hỗn hợp X gồm có axit axetic và phenol cần 200 (ml) dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho cùng một lượng X nói trên vào dung dịch brom dư thì thu được 33,1 (g) kết tủa trắng. 

a/ Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

b/ Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

(50) Phổ thông Năng khiếu 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) và đọc tên các sản phẩm tạo thành:

a/ Benzen tác dụng với Cl2 khi chiếu sáng và khi có mặt bột Fe 

b/ C7H8 tác dụng với HNO3 và với dung dịch KMnO4 dư

c/ Metan 
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d/ Etanol tác dụng với Na kim loại; etanol đun nóng ở 1700C với sự có mặt của H2SO4
Câu 2: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất lỏng sau (viết phương trình phản ứng minh họa): rượu etylic, phenol, fomandehit, glixerol.

Câu 3: (1,5 điểm) Một hidrocacbon A có tỉ khối hơi đối với nitơ là 2,5.

a/ Tìm công thức phân tử của chất A này. 

b/ Viết công thức cấu tạo và đọc tên 4 đồng phân có được từ A.

Câu 4: (2 điểm) Đun nóng hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở H2SO4 ở 1400C, sản phẩm thu được gồm 36,0 (g) hỗn hợp 3 ete và 10,8 (g) nước. 

a/ Tìm công thức cấu tạo và đọc tên của 2 ancol trên, biết rằng các ete trên có số mol bằng nhau. 

b/ Tính thành phần % khối lượng của mỗi ancol tham gia phản ứng tạo ete.

Câu 5: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 2,62 (g) dung dịch A (có chứa hai hidrocacbon đồng đẳng kế tiếp nhau) thì thu được 8,80 (g) khí CO2. Mặt khác, nếu làm bay hơi hết 6,55 (g) dung dịch A thì thể tích khí thu được đúng bằng thể tích của 2,40 (g) khí oxi trong cùng điều kiện.

a/ Xác định công thức phân tử và đọc tên của 2 hidrocacbon này. 

b/ Tính khối lượng của kết tủa tạo thành khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KMnO4 dư đun nóng.

(51) Phổ thông Năng khiếu 2010 – 2011 

Câu 1: (1,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

a/ A + AgNO3 
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b/ B + NaOH 
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c/ D + NaOH 
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 + Na2CO3

d/ E + Cl2 
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Biết B là muối amoni của axit hữu cơ đơn chức.

Câu 2: (1,5 điểm) Viết công thức cấu tạo thu gọn các ancol sau:


a/ Ancol isobutylic

b/ 3-metyl butan-1-ol

c/ 2-metyl hexan-3-ol


d/ Xiclohexanol

e/ But-3-en-1-ol

f/ 2-phenyl etan-1-ol

Câu 3: (2,0 điểm) Cho các ancol mạch hở có công thức phân tử C3H8Ox. Viết công thức cấu tạo có thể có của các ancol, trong các chất trên chất nào tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam (chỉ cần viết một phương trình phản ứng với Cu(OH)2)?

Câu 4: (2,0 điểm) A, B và C là ba hidrocacbon mạch hở, là chất khí ở đktc và không phải là đồng phân của nhau. 

a/ A, B và C có phải là đồng đẳng không, biết rằng khi phân hủy mỗi chất đều tạo thành cacbon và hidro. Thể tích hidro thu được gấp 3 lần thể tích hidrocacbon ban đầu (xét trong cùng điều kiện). 

b/ Tìm công thức cấu tạo của A, B và C biết rằng có thể điều chế C trực tiếp từ C2H5OH; B và C đều làm mất màu dung dịch nước brom.

Câu 5: (3,0 điểm) Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa hai nguyên tố. Khối lượng phân tử của A có giá trị 150 < MA < 170. Đốt cháy hoàn toàn m (g) A cũng sinh ra m (g) H2O.

a/ (2 điểm) Xác định công thức phân tử của A. 

b/ (1 điểm) Cho biết A không làm mất màu dung dịch brom, cũng không phản ứng với Br2 khi có xúc tác bột Fe, nhưng lại phản ứng với Br2 khi có chiếu sáng tạo thành một dẫn xuất monobrom duy nhất. Viết công thức cấu tạo của A, biết rằng A có tính đối xứng cao.

(52) Phú Nhuận 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình thực hiện chuỗi sơ đồ sau: 


Metan 
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Andehit axetic
benzen 
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Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các khí sau: propan, propilen, propin, cacbonic.

Câu 3: (2 điểm) 

a/ Viết và gọi tên các đồng phân có thể có ứng với C4H9Cl. 

b/ Chọn đồng phân nào có khả năng điều chế ra ancol bậc 2, đọc tên và viết phương trình phản ứng đó.

Câu 4: (1 điểm) Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch natri phenolat.

b/ Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa glixerol, lắc nhẹ. 

Câu 5: (3 điểm) Đốt 2,6 (g) một ankin thu được 4,48 (l) CO2 (đktc). 

a/ Xác định công thức cấu tạo và tên của ankin A. 

b/ Đốt cháy hoàn toàn 7,4 (g) hỗn hợp X gồm metan và ankin A trên người ta thu được 12,6 (g) hơi nước. 

· Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

· Nếu cho ½ hỗn hợp X đi qua dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa sinh ra là bao nhiêu?

Câu 6: (1 điểm) Cho 3 chất A, B, C đều là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O. Khi cho các chất trên lần lượt tác dụng với Na, NaOH thì thấy: A phản ứng với cả hai; B chỉ phản ứng với Na; C không phản ứng. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C và viết phương trình phản ứng.

Câu 7: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng rồi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 16 (g) kết tủa, đồng thời khối lượng bình tăng 11 (g). 

a/ Xác định công thức phân tử hai ancol và tính thành phần % theo khối lượng của chúng trong hỗn hợp. 

b/ Cho hỗn hợp qua ống đựng CuO nung nóng thu được 1 andehit và 1 xeton. Xác định công thức cấu tạo đúng của 2 ancol và viết phương trình phản ứng minh họa. 
(53) Thạnh Lộc 2010 – 2011 

Câu 1: (2,0 điểm) Viết phương trình xảy ra (nếu có) khi cho lần lượt các chất:

a/ HCOOH, C2H5OH, C6H5OH tác dụng với dung dịch NaOH

b/ CH3COOH, CH2=CH-COOH, C6H5OH tác dụng với nước brom

Câu 2: (2,0 điểm) Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học: axit axetic, ancol etylic, glixerol, andehit axetic. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 3: (1,5 điểm)Từ etilen viết phương trình hóahọc tạothành andehit axetic, ancol etylic, axit axetic. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

Câu 4: (1,0 điểm) Chất X có công thức C4H8O2 tác dụng được với Na2CO3. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên X.

Câu 5: (1,5 điểm) Cho 9 (g) một ancol no đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư thu được 1,68 (l) H2 (đktc). Hãy xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của ancol. 

Câu 6: (2,0 điểm) Đun nóng m (g) hỗn hợp gồm axit axetic và andehit axetic với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thấy tạo ra 21,6 (g) bạc kim loại. Nếu trung hòa m (g) hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 50 (ml) dung dịch NaOH 1M. Tính m.
(54) Trần Phú 2009 – 2010

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

Axetilen 
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Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, phân biệt các chất: propan-1,2-diol; propan-1,3-diol; phenol; etanal; hexan.

Câu 3: (1,5 điểm) Viết phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện phản ứng:

a/ Stiren ( PS




b/ Toluen + Br2 (xt Fe, t0, 1 : 1)

c/ Phenol có tính axit và tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic

d/ Andehit propionic có phản ứng khử

Câu 4: (2 điểm) Hỗn hợp A gồm etanol và phenol. Cho m (g) A phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 11,6 (g) muối. Mặt khác, m (g) A tác dụng với Na (vừa đủ) thu được 2,24 (l) khí H2 ở 00C và 1 (atm). Xácđịnh thành phần % theo khối lượng các chất có trong A.

Câu 5: (1,5 điểm) Cho 2 andehit no, đơn chức, mạch hở A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, có khối lượng 34 (g) tác dụng vừa đủ với 20,16 (l) hidro (đktc). 

a/ Tìm công thức phân tử và gọi tên A; B.

b/ Tính thành phần % khối lượng của A và B.

Câu 6: (1 điểm) Chất hữu cơ X có 3 cacbon, chỉ có chức andehit. Biết rằng 1 (mol) X có thể kết hợp với 2 (mol) H2 khi có chất xúc tác Ni và nhiệt độ thích hợp. Xác định công thức phân tử có thể có, viết công thức cấu tạo và gọi tên của X. 
(55) Trần Phú 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Tinh bột 
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Câu 2: (1,25 điểm) Viết các phương trình phản ứng sau:

a/ Propan-2-ol + đồng (II) oxit nung nóng
b/ Dung dịch natri phenolat + khí cacbonic

c/ Axeton + H2






d/ 2-metyl butan-2-ol đun nóng với H2SO4 đặc ở 1700C 

Câu 3: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo các andehit và xeton có công thức phân tử C5H10O.

Câu 4: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, phân biệt các chất sau: glixerol, etanol, phenol, etanal, dimetyl xeton.

Câu 5: (5 điểm) Cho m (g) hỗn hợp X gồm ancol propylic và một andehit đơn no (khác HCHO), mạch hở.

· Cho X tác dụng với Na dư thu được 2,8 (l) H2 (đktc). 

· Khi cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 32,4 (g) kết tủa. 

· Đem đốt cháy hết X thu được 26,88 (l) CO2 (đktc).

a/ Xác định công thức cấu tạo của andehit trên.

b/ Tìm m và thành phần % khối lượng của hai chất ban đầu trong hỗn hợp X.

Câu 6: (1 điểm) X làm một ancol no đơn chức, mạch hở. Khi đun nóng X với H2SO4 ở nhiệt độ thích hợp ta thu được hợp chất hữu cơ Y có khối lượng phân tử bằng 0,7 lần khối lượng của phân tử X. Tìm công thức cấu tạo của X biết khi oxi hóa X chuyển thành andehit. 
(56) Trần Quang Khải 2010 – 2011 

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a/ Tinh bột 
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Câu 2: (2 điểm) Phân biệt các bình mất nhãn chứa riêng biệt các chất lỏng sau: glixerol, butanal, phenol, stiren.

Câu 3: (1,25 điểm) Viết phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo:

a/ 3-metyl butan-2-ol 
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b/ 2-clo butan + KOH 
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c/ p-HO-C6H4-CH2OH + Na ( 

Câu 4: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo các đồng phân của hợp chất thơm C7H8O, cho biết đồng phân nào tác dụng được với Na?

Câu 5: (0,75 điểm) Từ benzen, viết các phương trình phản ứng điều chế phenol. 

Câu 6: (1 điểm) X là hỗn hợp chứa ancol propylic và phenol. Cho m (g) X tác dụng với Na dư thu được 3,92 (l) H2 (đktc). Mặt khác, m (g) X tác dụng vừa đủ với 150 (ml) dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng của các ancol trong hỗn hợp X. 

Câu 7: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 15,2 (g) hỗn hợp hai ankanol liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 0,7 (mol) CO2. 

a/ Xác định công thức phân tử của hai ancol. 

b/ Oxi hóa 15,2 (g) hai ancol trên bằng CuO dư đun nóng (hiệu suất = 100%) thu hỗn hợp B. Cho B tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 43,2 (g) Ag. Xác định công thức cấu tạo đúng của hai ancol trên.

(57) Võ Thị Sáu 2010 – 2011 

Câu 1: (1,75 điểm)

a/ Ứng với công thức C4H10O, hãy viết các đồng phân ancol và gọi tên thay thế.

b/ Viết phương trình phản ứng oxi hóa hữu hạn (nếu có) giữa các đồng phân ancol trên với CuO, t0.

Câu 2: (2 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học, ghi đủ điều kiện (nếu có), các chất vô cơ phải viết dạng công thức cấu tạo:

CH4
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Câu 3: (1,5 điểm) 

a/ Từ propanal và các chất vô cơ cần thiết khác (điều kiện phản ứng có đủ), hãy viết phản ứng tạo ra axeton (dimetyl xeton).

b/ Viết một phản ứng andehit thể hiện tính oxi hóa và một phản ứng andehit thể hiện tính khử.

Câu 4: (2 điểm) 

a/ Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân axit cacboxylic của C5H10O2.

b/ Viết phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện (nếu có) của phản ứng giữa axit fomic lần lượt với các chất: CaCO3, Zn, AgNO3/NH3 t0, NaOH.

Câu 5: (2,75 điểm) Cho 4,6 (g) hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol etylic tác dụng với kali dư thì thu được 1,12 (l) khí hidro (đktc).

a/ Tìm công thức cấu tạo của hai ancol trên.

b/ Xác định thành phần % khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

Câu 6: (2 điểm) 

a/ Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân axit cacboxylic của C5H10O2.

b/ Viết phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện (nếu có) của phản ứng giữa axit axetic lần lượt với các chất: NaHCO3, C2H5OH, Al2O3, Zn.

Câu 7: (2,75 điểm) Axit cacboxylic đơn chức X có % khối lượng cacbon và hidro lần lượt bằng 26,09% và 4,35%; còn lại là oxi. 

a/ Xác định công thức cấu tạo của  X. 

b/ Hỗn hợp A gồm 14,8 (g) axit Y (Y cùng dãy đồng đẳng với X) và m (g) axit X.

· Hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với 150 (cm3) dung dịch Ba(OH)2 1M.

· Cho hỗn hợp A vào dung dịch AgNO3/NH3 dư t0, sau phản ứng thu được 21,6 (g) Ag.

b1) Viết các phương trình phản ứng.

b2) Tìm m và xác định công thức cấu tạo của Y.
(58) Trường … 2007 – 2008 

Câu 1: Thực hiện chuỗi biến đổi hóa học sau:
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Câu 2: Bằng phương pháp hóa học trình bày cách phân biệt các chất lỏng sau: ancol benzylic; glixerol; phenol; benzyl clorua. 

Câu 3: Hỗn hợp X gồm ancol etylic và andehit đơn chức no có khối lượng 24,4 (g) chia thành 2 phần bằng nhau:

· Phần  I: Đốt cháy hoàn toàn và dẫn tất cả sản phẩm vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì xuất hiện 50 (g) kết tủa trắng. Xác định công thức phân tử của andehit (biết rằng số mol của ancol gấp đôi số mol của andehit). 

· Phần II: Cho qua bột CuO đun nóng (hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol đạt 75%), sản phẩm thu được dẫn qua dung dịch AgNO3/NH3 dư t0. Tính khối lượng Ag thu được. 
(59) Trường … 2008 – 2009

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng theo biến hóa sau (các chất viết dạng cấu tạo thu gọn và chỉ xét sản phẩm chính):
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[image: image308.wmf]2

/

HOH

+

+

¾¾¾¾®

 A 
[image: image309.wmf]0

24

/170

HSOC

+

¾¾¾¾¾¾®

ññ

 B

Phenol ( natri phenolat ( phenol 

Câu 2: (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng khi thực hiện:

a/ Buta-1,3-dien phản ứng với brom tỉ lệ mol 1 : 1 và trùng hợp tạo cao su buna. 

b/ But-1-in với H2 (Pd/PbCO3 t0) và với dung dịch AgNO3/NH3. 

c/ Benzen với HNO3/H2SO4 (tỉ lệ mol 1 : 1). 

d/ Stiren tác dụng dung dịch brom và tham gia phản ứng trùng hợp. 

Câu 3: (1 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết các bình mất nhãn chứa riêng biệt các chất lỏng: hex-2-en; hexan và hex-1-in. 

Câu 4: (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một ancol no đơn chức thu được 17,6 (g) CO2 và 9 (g) H2O. Xác định công thức phân tử ancol. 

Câu 5: (1 điểm) Một  hỗn hợp A gồm propin và propen thực hiện các thí nghiệm sau:

· Dẫn A qua dung dịch brom thấy làm mất màu tối đa 40 (g) brom. 

· Nếu cho cùng lượng A trên vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 14,7 (g) kết tủa vàng. 

Tính khối lượng mỗi chất trong A. 
(60) Võ Trường Toản 2010 – 2011 

Bài 1: (2,0 điểm) Dùng công thức cấu tạo viết phương trình phản ứng xảy ra của các quá trình sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a/ Stiren tác dụng dung dịch Br2.

b/ Cho andehit axetic tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

c/ Sục khí CO2 qua dung dịch natri phenolat.

d/ Đun ancol metylic với H2SO4 đặc, 1400C.

Bài 2: (3,0 điểm) 

a/ Đốt 11,04 (g) chất A là đồng đẳng của benzen thu được 36,96 (g) CO2. Tìm công thức phân tử của A. Viết công thức cấu tạo của  A và gọi tên.

b/ Cho 1,8 (g) ancol đơn chức no, mạch hở B tác dụng vừa đủ với kim loại K (kali) thu được 2,94 (g) muối. Tìm công thức phân tử của B, suy ra cấu tạo và gọi tên thông thường của B biết khi oxi hóa B bằng CuO, t0 tạo sản phẩm không cho phản ứng tráng gương. 

Câu 3: (2,0 điểm) Cho m (g) hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thì được 3,36 (l) khí (đktc). Mặt khác, cho hỗn hợp X trên tác dụng vừa đủ với dung dịch Br2 1M thì được 19,86 (g) kết tủa trắng. 

a/ Tính khối lượng hỗn hợp X. 

b/ Xác định thể tích dung dịch brom đã dùng. 

c/ Nếu đốt cháy hết lượng X trên thì cần bao nhiêu (l) không khí ở đktc (biết trong không khí thể tích oxi chiếm 20% và nitơ chiếm 80%).
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